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do 2 nguyên nhân chính sau: thứ nhất bệnh nhân của 
chúng tôi có trình độ hiểu biết về bệnh lý răng miệng 
chưa cao, chưa có ý thức chăm sóc răng miệng tốt 
như bệnh nhân ở các nghiên cứu khác trên thế giới, 
thứ 2 do nồng độ đường huyết không được kiểm soát 
tốt, nồng độ đường huyết trung bình của bệnh nhân 
chúng tôi cao hơn bình thường. 

 Nhu cầu điều trị (bảng 5): 
Theo kết quả nghiên cứu 100% bệnh nhân cần 

TN2, tỉ lệ bệnh nhân cần TN3 rất cao chiếm 25,85%, 
trung bình số vùng lục phân cần TN2 là 5,19 vùng, 
trung bình số vùng lục phân cần TN3 là 0,43 vùng.  

So sánh với các điều tra cơ bản, chúng tôi nhận 
thấy có sự khác biệt đáng kể về nhu cầu điều trị. 
Trong báo cáo điều tra sức khoẻ răng miệng toàn 
quốc năm 2001 tác giả Trần Văn Trường, Lâm Ngọc 
ấn, Trịnh Đình Hải tỉ lệ TN0 chiếm 1,5%, TN1 chiếm 
98,5%, TN2 chiếm 97,2%, TN3 chiếm 6,0%. Trung 
bình vùng lục phân cần TN2 là 4,21 vùng, trung bình 
vùng lục phân cần TN3 là 0,10 vùng. So sánh với kết 
quả này, chúng tôi nhận thấy nhu cầu điều trị ở bệnh 
nhân mắc bệnh ĐTĐ cao hơn ở người bình thường, 
nhưng để có kết luận chắc chắn chúng ta phải có 
nghiên cứu sâu hơn vì ngoài ĐTĐ còn rất nhiều yếu tố 
khác làm tăng nhu cầu điều trị [2]. 

Khi nghiên cứu mối liên hệ giữa nhu cầu điều trị 
với thời gian mắc bệnh ĐTĐ, chúng tôi nhận thấy tỉ lệ 
bệnh nhân cần TN3 tăng dần theo thời gian mắc 
bệnh ĐTĐ và trung bình số vùng cần TN3 cũng tăng 
dần theo thời gian mắc bệnh ĐTĐ. Chúng tôi thấy có 
sự khác nhau giữa trung bình số vùng cần TN2, TN3 
và tỉ lệ bệnh nhân cần TN3 với mức đường máu lúc 
đói nhưng không có ý nghĩa thống kê với p > 0,05. 

Kết luận 
100% bệnh nhân có nhu cầu được hướng dẫn vệ 

sinh răng miệng, lấy cao răng và làm nhẵn mặt chân 
răng, loại trừ mảng bám, sửa lại sai sót trong hàn 
răng và chụp răng (TN2). 

25,85% bệnh nhân có nhu cầu được hướng dẫn vệ 
sinh răng miệng, lấy cao răng và làm nhẵn mặt chân 
răng, loại trừ mảng bám, sửa lại sai sót trong hàn 
răng và chụp răng, điều trị phức hợp lấy cao răng và 
làm nhẵn mặt chân răng, nạo mở có tê và phẫu thuật 
(TN3). 

Trung bình số vùng lục phân cần TN1 là 0,16 
vùng, cần TN2 là 5,19 vùng, cần TN3 là 0,43 vùng.  
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ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬA SOẠN ỐNG TỦY  

CỦA TRÂM XOAY TAY PROTAPER TRÊN THỰC NGHIỆM 
 

NGUYỄN THỊ THANH QUỲNH, NGUYỄN QUỐC TRUNG 
 
ĐẶT VẤN ĐỀ 
Nguyên tắc điều trị nội nha gồm vô trùng, làm 

sạch, tạo hình và hàn kín hệ thống ống tủy theo ba 
chiều không gian. Trong đó, làm sạch và tạo hình hệ 
thống ống tủy được coi là một trong những bước quan 
trọng nhất có ảnh hưởng lớn đến kết quả lâm sàng và 
sinh học của điều trị nội nha. Làm sạch là lấy đi toàn 
bộ mô tủy, tổ chức hoại tử, vi khuẩn và những lớp 
mùn ngà nhiễm khuẩn. Tạo hình ống tủy liên quan 
đến việc mở rộng, tạo ra đường vào lý tưởng cho việc 
hàn kín ống tủy theo ba chiều không gian. Để thực 
hiện được tốt công việc này cần phải có những hệ 
thống dụng cụ chuyên biệt cùng với những kỹ thuật 
thích hợp. Tại Việt Nam, hệ thống trâm xoay tay 
Protaper đang được sử dụng khá phổ biến và đã có 
một vài nghiên cứu được thực hiện để đánh giá hiệu 

quả của loại trâm này, tuy nhiên những đề tài nghiên 
cứu được sinh viên nha khoa thực hiện vẫn chưa 
nhiều. Xuất phát từ thực tiễn trên, chúng tôi tiến hành 
nghiên cứu đề tài này với mục tiêu nghiên cứu “Đánh 
giá hiệu quả sửa soạn ống tủy của trâm xoay tay 
Protaper trên thực nghiệm được thực hiện bởi sinh 
viên Răng Hàm Mặt ”  

VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 
1. Đối tượng nghiên cứu. 
Đối tượng nghiên cứu là 40 răng hàm nhỏ hàm 

dưới đã nhổ với tiêu chuẩn lựa chọn: răng có một ống 
tủy, chân răng còn nguyên vẹn, đã đóng kín cuống, 
không bị nội tiêu, ngoại tiêu ống tủy. ống tủy không 
quá cong. ống tủy có chiều dài thông suốt, cho trâm 
K nhỏ hơn số 15 đi qua. Chiều dài làm việc được quy 
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chuẩn tương đương nhau, đảm bảo sự thống nhất của 
nhóm nghiên cứu.  

2. Vật liệu nghiên cứu. 
Mũi khoan Endo Access, Endo Z, Mũi Gates 

Glidden (số 1,2,3) 
Trâm xoay tay thông thường bằng thép không gỉ 

(trâm H và K) theo tiêu chuẩn ISO từ số 10 đến số 45. 
Bộ trâm xoay tay Protaper. 

Bộ mô hình để chụp XQ theo tư thế song song. 
Các bước tiến hành nghiên cứu: 
Các răng hàm nhỏ hàm dưới được mở tủy theo 

tiêu chuẩn khoang mở tủy. 
- X - Xác định chiều dài làm việc: Đưa trâm số 10 

vào ống tuỷ và sử dụng kính lúp để phát hiện khi đầu 
trâm nhìn thấy ở lỗ cuống, nút cao su ở phía cán trâm 
được chặn lại đúng với vị trí múi răng đã được mài 
bằng để xác định mốc. Chiều dài làm việc được đo từ 
nút chặn cao su đến đầu trâm và trừ đi 1mm. Mỗi 
răng được gắn vào một hộp nhựa trong và được đánh 
số. 

- C - Chụp phim X- Quang tại chỗ từng răng theo 
phương pháp song song với trâm K số 10 đặt trong 
ống tủy. 

- 8 sinh viên năm thứ 6 RHM tham gia nghiên cứu 
được lựa chọn ngẫu nhiên trong số sinh viên đã được 
chuẩn hóa kỹ thuật.  

- Sau đó, 40 răng được chia ngẫu nhiên thành hai 
nhóm: nhóm 1 được sửa soạn ống tủy với trâm xoay 
tay thông thường theo kỹ thuật bước xuống (Crown- 
Down), nhóm 2 sử dụng trâm xoay tay Protaper theo 
hướng dẫn của nhà sản xuất.. Thường xuyên bơm rửa 
ống tủy 2ml/lần và làm sạch dụng cụ sau mỗi lần tạo 
hình.  

- Sau khi sửa soạn ống tủy xong, đặt trâm số 25 
trong ống tủy đi hết chiều dài làm việc đã tạo hình và 
chụp X-quang theo phương pháp song song tại vị trí 
trùng với vị trí chụp phim trước khi tạo hình. Tiến hành 
chồng phim trước và sau khi tạo hình để đánh giá độ 
dịch chuyển vùng cuống. Phân loại mức độ dịch 
chuyển lỗ cuống theo phân loại của Cimis và cộng sự 
năm 1988. Phân tích thống kê sử dụng phần mềm 
SPSS 16. 

KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN 
Bảng 1: Thời gian sửa soạn ống tủy 

Thời gian 
Nhóm 

N 
(ống tủy) 

Thời gian trung 
bình (phút) 

Độ lệch 
(phút) 

Trâm thường 20 12,64 1,91 
Trâm Protaper 20 5,51 1,24 
Thời gian trung bình sửa soạn ống tủy bằng trâm 

Protaper là 5,51 phút, trâm thông thường là 12,64 
phút. So sánh giữa hai nhóm thấy có sự khác biệt có 
ý nghĩa thống kê với độ tin cậy 95%. Sự khác biệt đó 
phần nào đã chứng minh hiệu quả của trâm Protaper 
có đặc điểm: độ thuôn thay đổi từ 2 đến 19%, góc 
xoắn và bước răng thay đổi dọc theo chiều dài lưỡi 
cắt, thiết diện cắt ngang hình tam giác lồi làm cho khả 
năng cắt ngà của trâm này nhanh hơn trâm thông 
thường. 

Bảng 2: Sự dịch chuyển lỗ cuống răng  
Sự dịch chuyển lỗ 

cuống răng 
N 

(ống tủy) 
Giá trị trung 
bình (mm) 

Độ lệch 
(mm) 

Trâm thường 20 0,180 0,088 
Trâm Protaper 20 0,178 0.109 
Sự dịch răng của nhóm Protaper là 0.180mm, trâm 

thông thường là 0.178mm. Sự khác biệt này không có ý 
nghĩa thống kê. Theo phân loại của Cimis, mức độ dịch 
chuyển này đều ở mức độ nhẹ (<0.25mm). So với 
nghiên cứu của Nguyễn Quốc Trung khi thực hiện trên 
nhóm Răng có ống tủy cong cho kết quả trâm Protaper 
ở mức độ nhẹ còn trâm thông thường ở mức độ trung 
bình. Điều đó cho thấy xu hướng dịch chuyển lỗ cuống 
răng càng nhiều nếu độ cong của ống tủy tăng lên khi 
sử dụng trâm thông thường. 

 Bảng 3: Tai biến ở ống tủy được sửa soạn 

Tai biến 
Nhóm 

N 
(ống 
tủy) 

Tạo 
khấc 

Thủng 
ống 
tủy 

Loe 
rộng 
chóp 

Độ thuôn 
không tốt 

Lệch 
trục 
ống 
tủy 

Trâm thường 20 0(0%) 0(0%) 4(20%) 4(20%) 0(0%) 
Trâm 

Protaper 20 0(0%) 0(0%) 2(10%) 3(15%) 0(0%) 

Trong quá trình sửa soạn ống tủy, ở nhóm sử 
dụng trâm xoay tay thông thường có 2 trâm K số 25 
và 30 bị biến dạng ở lần sửa soạn thứ 5 trong khi đó 
nhóm sử dụng trâm Protaper tay cho kết quả tốt hơn, 
không có trâm nào bị biến dạng hay bị gãy. Tai biến 
loe rộng chóp và độ thuôn ống tủy không tốt đều xảy 
ra ở cả hai nhóm nghiên cứu. 

KẾT LUẬN 
- Thời gian sửa soạn ống tủy khi sử dụng trâm 

xoay tay Protaper nhanh hơn trâm xoay tay thông 
thường. 

- Trâm xoay tay Protaper có mức độ dịch chuyển 
lỗ cuống Răng ít hơn trâm xoay tay thông thường.  

- Biến dạng dụng cụ của trâm Protaper ít hơn trâm 
thông thường khi được sử dụng bởi sinh viên Răng 
Hàm Mặt.  

- Trâm Protaper đạt được hiệu quả hơn trâm thông 
thường trong việc tạo độ thuôn cho ống tủy.  

SUMMARY 
Aim: The aim of this study was to compare the 

efficacy of root canal preparation using Protaper Ni-Ti 
hand instruments and stainless steel Ýntruments in 
extracted human teeth.  

Methodology: Forty root canals of mandibular first 
premolars were randomly divided into two similar 
groups. Group 1 root canals were prepared with 
stainless steel instruments in crown-down technique 
and group 2 with Protaper according to the 
manufacturer’s instructions. Digital radiographic 
system was used to take pre- and postoperative radio 
graphs of the samples. Using AutoCAD 2008 the 
central axes of initial and final instruments were 
radiographically superimposed to determine the 
degree of transportation. 

Result: No instruments separated during the 
study; 2 stailess steel files were deformed. The mean 
preparation time for canals prepared using Protaper 
was 5.51 min and 12.64 min when using stailess steel 



 y học thực hành (723) - số 6/2010 
  
  
 

58 

files. Degree of apical transportation Protaper was 
0.178 mm and stailess steel files was 0.18 mm. 
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BƯỚC ĐẦU NGHIÊN CỨU TỈ LỆ LÂY TRUYỀN HIV TỪ MẸ SANG CON 

 
Trần Quang Hiền, Trần Thị Phương Mai 

Đại học Y Hà Nội 

 
Tóm tắt 
Mục tiêu: Xác định tỷ lệ lây truyền HIV từ mẹ sang 

con trong chuyển dạ. 
Phương pháp nghiên cứu: nghiên cứu cắt ngang 

mô tả được tiến hành tại Bệnh viện đa khoa trung tâm 
An Giang trên 30 cặp mẹ-con trong thời gian từ tháng 
06/2008 đến 08/2009. Em bé được chẩn đoán nhiễm 
HIV khi có 02 mẫu máu liên tiếp dương tính với thử 
nghiệm PCR HIV-DNA tại các thời điểm lúc mới sinh 
(máu cuống rốn) và thời điểm lúc 06 tuần tuổi. Tiêu 
chuẩn chọn: mẹ chẩn đoán nhiễm HIV đồng ý tham 
gia nghiên cứu. Tiêu chuẩn loại trừ: em bé mất dấu, 
mẹ có kết quả xét nghiệm xác định HIV âm tính. 

Kết quả: Tỷ lệ lây truyền HIV từ mẹ sang con tính 
đến thời điểm 06 tuần đối với mẹ có sử dụng ARV (đa 
phần là Nevirapine lúc chuyển dạ) là 6,67%. Tỷ lệ lây 
truyền trong tử cung là 3,3% đối với mẹ đã dùng ARV 
trong khi mang thai và trong lúc chuyển dạ. 

Kết luận: Tỷ lệ lây truyền HIV khi sử dụng ARV 
(Nevirapine) trong lúc chuyển dạ làm giảm lây truyền 
HIV từ mẹ sang con còn 6,67% ở thời điểm 06 tuần 
tuổi.  

Từ khóa: ARV, Prevention of mother to child 
transmission. 

Summary  
Objective: Determine the rate of HIV transmission 

from mother-to-child during intrapartum. 
Methods: A cross-sectional study was performed 

at Angiang Provincial General Hospital for 30 pairs of 
mothers and their children from June 2008 to August 
2009. Newborns are diagnosed infected in-utero with 
HIV if the two consecutive blood samples are positive 
with PCR HIV DNA.  

Included criteria: Pregnant women who are 
diagnosed HIV positive. 

Excluded criteria: Lost trace of newborns; 
confirming HIV test (for pregnant woman) is negative. 

Results: In pregnant women who have used 
nevirapine during intrapartum, the rate of intrauterine 
transmission of HIV was 3.3%. Mother-to-child 
transmission rate of HIV in the first six weeks of 
pregnancy is 6.67%. 

Conclusions: The rate of mother-to-child 
transmission of HIV is 6.67% in case pregnant 
women use single dose of Nevirapine in the first six 
weeks of pregnancy. 

Keywords: ARV, Prevention of mother to child 
transmission. 

ĐẶT VẤN ĐỀ 
Đại dịch virus suy giảm miễn dịch ở người (HIV) là 

một trong những khủng hoảng y tế nghiêm trọng nhất 
mà thế giới phải đối mặt hiện nay. AIDS đã giết chết 
trên 25 triệu người kể từ năm 1981 và ước tính hiện có 
38,6 triệu người đang sống chung với HIV, khoảng 2,3 
triệu người trong số đó là trẻ em. Theo ước tính hiện 
nay, mỗi ngày có thêm 1600 cháu bé bị nhiễm HIV 
trực tiếp từ mẹ sang con. Phần lớn trẻ em đang sống 
chung với HIV bị nhiễm qua lây truyền từ mẹ sang 
con (MTCT) xảy ra trong thai kỳ, chuyển dạ và đẻ 
hoặc trong khi bú mẹ. [7],[9]. Nguy cơ và thời điểm dự 
tính lây truyền HIV từ mẹ sang con: trong thời gian 
mang thai 5-10%; trong khi sinh 10-15%; trong khi 
cho con bú 5-25%; tính chung không nuôi con bằng 
sữa mẹ 15-25%; tính chung nuôi con bằng sữa mẹ 
đến hai năm 30-45% [4]. 

Theo nghiên cứu của nhóm PHPT-2 cho thấy khi 
dùng phác đồ AZT từ tuần 28 kết hợp với mẹ dùng 
thêm nevirapine trong chuyển dạ và em bé dùng 
nevirapine sau sinh cho thấy tỷ lệ lây truyền từ mẹ 


